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Summary 

Oxidative dehydrogenation of n-butane to butene on NiO based catalysts with the presence of 
carbon dioxide was studied. The phase structure of NiO has been found to depend on the nature 
of carrier as well as on its content. The determining factors in activity and selectivity of the 
studied catalysts are NiO-support interaction, reducibility of NiO and their acidic properties. On 
each carrier the optimal content of NiO for giving the best catalytic perfomence is as follows: 
7wt.% on Al2O3, 8wt.% on SiO2, 4wt.% on active carbon and 5wt% on HZSM-5. About 38% of 
butane conversion and 71% of butenes selectivity were observed on 5% NiO/HZSM-5(200). 
Optimal conditions of the reaction are: mol ratio n-C4H10 : CO2 = 1:5 and 1:2, temperatures: 625 
and 500oC for catalysts on HZSM5 and for the  rest, correlatively.  

 
I - ĐẶT VẤN ĐỀ 

Trong thời gian gần đây, việc sử dụng CO2 
như một chất oxi hoá nhẹ đang được quan tâm 
nhiều hơn trong một số phản ứng, như refominh 
metan, oxi-®ehi®ro hãa (ODH) etan, propan, 
isobutan [1 - 13]. Crôm oxít, với tư cách là chất 
xúc tác tốt nhất để hoạt hoá liên kết C-H trong 
phân tử parafin [14] trên các chất mang khác 
nhau đã được nghiên cứu trong phản ứng ODH 
etan [1, 10, 12], propan [1, 7, 13], isobutan [3, 
5, 6, 8]. Tuy nhiên, phản ứng trên xúc tác Cr2O3 
phải được tiến hành ở nhiệt độ cao (khoảng 
600oC) với độ chuyển hoá ankan thấp. Do đó, 
việc tìm kiếm những chất xúc tác khác cho phép 
thực hiện phản ứng ở điều kiện ôn hòa hơn, có 
độ chuyển hoá ankan cao mà vẫn giữ được độ 
chọn lọc anken tốt đã được nhiều nhà nghiên 
cứu quan tâm. Xúc tác trên cơ sở NiO được xem 
là có triển vọng tốt do năng lượng hoạt hoá (để 
chuyển electron lên vùng dẫn) của NiO thấp [14 
- 16]. Các tác giả [17] đã thực hiện ODH etan 

trên xúc tác NiO/γ-Al2O3 tại nhiệt độ 420oC và 
đạt được độ chuyển hoá 22% với độ chọn lọc 
theo etilen khoảng 80%. Đây là một trong số rất 
ít các công trình nghiên cứu về ODH parafin 
nhẹ trên xúc tác NiO đã được công bố. Mặt 
khác, chất mang cũng đóng vai trò quan trọng 
đối với hoạt tính của các chất xúc tác và đã được 
nhiều tác giả [1 - 13] lưu ý. Trong số các chất 
mang phổ biến, γ-Al2O3 (Al), silicagen (Si), than 
hoạt tính (AC) và zeolit HZSM5 có những ưu 
điểm nổi bật và có những tính chất đặc trưng 
khác nhau [10, 12, 14, 18]. Với những lý do như 
trên, mục đích của công trình là nghiên cứu 
phản ứng ODH n-butan với chất oxi hoá là CO2 
trên các xúc tác NiO mang trên các chất mang 
đó. 

II - THỰC NGHIỆM 

Các chất xúc tác được điều chế bằng phương 
pháp tẩm các chất mang (kích thước hạt 0,32 - 
0,64 mm) bằng dung dịch muối Ni(NO3)2.6H2O. 
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Sau khi tẩm, các mẫu được sấy 2 giờ ở 120oC và 
nung 4 giờ ở 450oC.  

Diện tích bề mặt riêng được đo theo phương 
pháp hấp phụ BET, sử dụng chất hấp phụ là N2. 
Đặc trưng khử của chất xúc tác được khảo sát 
bằng phương pháp khử theo chương trình nhiệt 
độ (TPR) trong dòng khí N2 chứa 5%H2 với tốc 
độ gia nhiệt 10oC/phút. Sự phân bố của các 
cluster kim loại Ni trên chất mang sau khi khử 
được khảo sát bằng phương pháp chuẩn độ xung 
với chất hấp phụ là H2 tại nhiệt độ phòng. Phổ 
nhiễu xạ tia X (XRD) của xúc tác được ghi trên 
máy XD-5A của hãng Shimadzu với phần mềm 
ASTM. Tính axit của chất mang và các chất xúc 
tác được xác định bằng phương pháp hấp phụ-
giải hấp amoniac. ở đây các chất mang được ký 
hiệu như sau: γ-Al2O3 là A, SiO2 là Si, than hoạt 
tính –AC; HZSM5 modul 200 và 2000 tương 
ứng là Z-200 và Z-2000. 

Hoạt độ của các mẫu xúc tác trong phản ứng 
ODH hoá n-butan được khảo sát trong sơ đồ 
dòng vi lượng với nguyên liệu là khí nitơ tinh 

khiết chứa 5% (thể tích) n-butan và hàm lượng 
CO2 trong khoảng 5 - 12,5% (thể tích), tốc độ 
thể tích 17.860 h-1 cho xúc tác trên HZSM5 và 
8.830 h-1 cho các xúc tác còn lại được giữ cố 
định trong tất cả các thí nghiệm. Hỗn hợp phản 
ứng được phân tích trên máy sắc ký khí-khối 
phổ GC 6890N với đầu dò FID và MSD 5973 
Inert Agilent, cột mao quản HP PLOT Q. 

III - KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

1. Tính chất lý-hóa của các chất xúc tác 

a) Phổ XRD  

Theo các tác giả [15, 16], trong phổ XRD 
của tinh thể NiO, các kiểu cấu trúc {220}, 
{200} và {111} được đặc trưng bởi các đỉnh có 
2θ tương ứng là 630, 430 và 370. Các phổ XRD 
chúng tôi ghi nhận được đối với các mẫu xúc tác 
cho thấy, kiểu cấu trúc của NiO trong các chất 
xúc tác phụ thuộc vào bản chất chất mang (bảng 
1).

Bảng 1: Các vạch phổ XRD đặc trưng của các mẫu xúc tác được khảo sát 

Mẫu xúc tác         2θ = 63o {220}          2θ =  43o{200}              2θ = 37o {111} 
6%NiO/Si                  có                             có                                có  
8%NiO/Si                  có                             có                                có 
10%NiO/Si                có                             có                                có 
2%NiO/AC              không                        có                               không 
4%NiO/AC              không                        có                               không 
6%NiO/AC                có                             có                                có 
6%NiO/Al                không                       không                           có 
8%NiO/Al                       có                             có                               không 
10%NiO/Al                có                             có                               không 
2,5%NiO/Z-200         có                             có                               có 
5%NiO/Z-200          có                             có                              có 
7,5%NiO/Z-200          có                             có                               có 
2,5%NiO/Z-2000       có                             có                               có 
5%NiO/Z-2000          có                             có                               có 
7,5%NiO/Z-2000       có                             có                               có 
 
b) Giản đồ TPR 

Giản đồ TPR của các xúc tác NiO/SiO2 
(hình 2) có một đỉnh khử đơn với nhiệt độ khử 
cực đại Tmax = 440 - 450oC, còn của các xúc tác 
NiO/γ-Al2O3 (hình 1) có hai đỉnh, đỉnh nhỏ có 
Tmax = 300oC và đỉnh tù trải dài từ 500 đến 

900oC. Trên xúc tác NiO/Z-200 có 2 pic khử 
trong khoảng nhiệt độ từ 240oC - 300oC và 
350oC - 470oC (Tmax = 394oC), còn Ni/Z-2000 
chỉ có một pic với Tmax = 382 - 418oC. Theo các 
tác giả [10], NiO tự do bị khử trong khoảng 
nhiệt độ từ 285 - 305oC. Như vậy, chỉ trong hai 
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hệ xúc tác NiO/γ-Al2O3 và Ni/Z-200 có NiO tồn 
tại ở trạng thái tự do, còn trong cả 4 hệ xúc tác 
đều có dạng NiO tương tác với chất mang với 
nhiệt độ khử cao hơn. So sánh nhiệt độ khử cực 
đại của đỉnh khử thứ hai cho thấy sự tương tác 
của niken với các chất mang xếp theo thứ tự sau: 
HZSM5(200) < HZSM5(2000) < SiO2 < γ-Al2O3.      
Kết quả nghiên cứu chuẩn độ xung (bảng 2) cho 
thấy, trong hệ NiO/γ-Al2O3 tính chất bề mặt của 

hai xúc tác với hàm lượng NiO là 7 và 8% tương 
tự nhau và khác với mẫu 6Ni/Al. Sự khác biệt 
này có thể liên quan đến cấu trúc tinh thể của 
các xúc tác. Trong xúc tác 6Ni/Al niken oxit chỉ 
tồn tại ở dạng cấu trúc {111}, còn trong hai xúc 
tác còn lại – dạng {220} và {200}. Như vậy, 
có thể thấy rằng, NiO cấu trúc {200} có khả 
năng phân tán tốt hơn trên chất mang. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hình 1: Giản đồ TPR của các xúc tác 
NiO/Al2O3 với hàm lượng NiO khác nhau:  

a) 6%; b) 7%, c) 8% 

Hình 2: Giản đồ TPR của các xúc tác NiO/SiO2 
với hàm lượng NiO khác nhau: a) 6%, b) 8%, 

c)10% 
 
Bảng 2: Diện tích bề mặt riêng của xúc tác (SBET), diện tích bề mặt niken trên 1g  xúc tác (SCr), diện 
tích bề mặt riêng của 1g  niken (S’Cr), đường kính trung bình của các cluster  niken (dCr ) và độ phân 

tán của niken trên bề mặt xúc tác (γCr) 

Thành phần xúc tác Ký hiệu SBET, m
2/g SNi, m

2/g S’Ni, m
2/g dNi, Å γNi ,% 

6%NiO/γ-Al2O3  6Ni/Al - 9,0 149,2 68 23,4 

7%NiO/γ-Al2O3  7Ni/Al 222 18,9 314,5 32 47,2 

8%NiO/γ-Al2O3  8Ni/Al - 19,6 279,3 36 41,9 

6%NiO/SiO2  6Ni/Si - 12,2 203,5 50 30,5 

8%NiO/SiO2  8Ni/Si 144 11,2 139,3 73 20,9 

10%NiO/SiO2  10Ni/Si - 4,8 47,7 212 7,2 

2%NiO/than h.t  2Ni/AC - 8,5 427,2 24 64,2 

4%NiO/than h.t  4Ni/AC 701 12,0 300,2 34 45,0 

6%NiO/than h.t  6Ni/AC - 12,8 212,7 48 31,9 

(Diện tích bề mặt riêng của các chất mang γ-Al2O3, SiO2 và than hoạt tính tương ứng bằng  272, 168 và 761 
m2/g). 
 
c) Tính axit của các xúc tác 

Kết quả nghiên cứu tính axit của các xúc tác 
bằng phương pháp nhiệt giải hấp amoniac được 
thể hiện trong bảng 3. Theo các tác giả [18], 
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trong cấu trúc của γ-Al2O3 có các tâm axit 
Bronsted cũng như Lewis, còn trong SiO2 có 
nhóm silanol là những tâm axit Bronsed. Than 
hoạt tính được chế tạo từ gáo dừa và xử lý bằng 
hơi nước có điểm đẳng điện pHzpc= 7,2, không 
chứa các nhóm axit mạnh như cacboxyl, nhưng 
có chứa oxi có tính axit yếu và rất yếu tương 
đương với nhóm lacton, phenol và cacbonyl. Do 
đó, từ bảng 3 ta thấy, hệ Ni/AC có số tâm axit 
thấp hơn nhiều so với xúc tác Ni/Al và đặc biệt 
là hệ Ni/Si. Đồng thời, sự biến thiên của số tâm 
axit trên các xúc tác khi tăng hàm lượng NiO 
trong xúc tác cũng khác nhau: số tâm axit của 
các hệ mang trên nhôm oxit và than hoạt tính 
giảm, còn trong xúc tác Ni/Si – tăng. Trong hệ 
NiO/SiO2, có thể do SiO2 là chất mang trơ nên 
niken tồn tại ở dạng Ni2+ tự do, do đó, các tâm 

axit được tạo ra tăng theo hàm lượng NiO. 
Độ axit tổng của HZSM5(200) cao hơn so 

với HZSM5(2000), trong đó các tâm axít trung 
bình và mạnh của HZSM5-200 cao gấp 2 lần so 
với HZSM5-2000. Khi mang NiO lên độ  axit  
của xúc tác tăng, trong đó xúc tác NiO/HZSM5-
200 có độ axít cao hơn xúc tác NiO/HZSM5-
2000 và các xúc tác mang trên HZSM5 có độ axit 
cao hơn nhiều so với các hệ xúc tác còn lại. Theo 
[19] thì tổng số tâm axit tỷ lệ với lượng nhôm có 
trong khung cấu trúc của zeolit. Theo nhiều 
nghiên cứu, zeolit có hai loại nhóm OH có thể 
cho tính axit. Thứ nhất là nhóm OH nối giữa một 
nguyên tử Si và một nguyên tử Al, nằm trong 
mao quản của zeolit. Thứ hai là nhóm OH nằm ở 
mặt ngoài của zeolit, đính lên chỉ một nguyên tử 
Si nên được gọi là nhóm silanol ở đầu nút.

   
Bảng 3: Độ axit của các chất xúc tác (x10-3 μmol NH3/g xúc tác) 

Nhiệt độ giải hấp, oC 
Xúc tác 

200 - 300 300 - 400 400 - 500 
Tổng cộng 

6Ni/Al 2,3 3 6,5 11,8 

7Ni/Al 2,4 2,7 4,4 9,5 

8Ni/Al 3,7 1,3 1,3 6,3 

6Ni/Si 1,3 2,6 1,3 5,2 

8Ni/Si 15,5 54,5 5,9 75,9 

10Ni/Si 54,3 74,6 32,1 120,2 

2Ni/AC 0,8 0,8 2,4 4,0 

4Ni/AC 0,6 0,9 0,7 2,2 

6Ni/AC 1,2 0,9 1,2 3,3 

HZSM5-200 25 13,6 9,7 48,3 

2,5Ni/Z-200 390,2 147,9 78,3 616,4 

5Ni/Z-200 258,7 142,8 80.4 481,9 

7,5Ni/Z-200 27,8 16 49,1 92,9 

HZSM5-2000 22,1 5,8 2,6 30,5 

2,5Ni/Z-2000 211,3 71,4 42,2 324,9 

5Ni/Z-2000 103,7 97,8 75,5 276 

7,5Ni/Z-2000 55,1 41,2 104,1 200,4 
 

2. Hoạt độ của các xúc tác 

a) ảnh hưởng của hàm lượng NiO trong xúc tác 

Hoạt độ của xúc tác được khảo sát trong 
điều kiện tối ưu cho từng xúc tác. Bảng 4 cho 
thấy, hàm lượng NiO ảnh hưởng rõ rệt đến hoạt 
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tính của các chất xúc tác, đặc biệt là trên các 
mẫu mang trên nhôm oxit và silicagen. Hàm 
lượng tối ưu của xúc tác NiO/γ-Al2O3, NiO/SiO2 
tương ứng là 7 và 8%, với hiệu suất tương ứng là 
17,3; 18,6% và độ lựa chọn theo buten là 91,9%. 
Còn hoạt độ của xúc tác NiO/AC với hàm lượng 
NiO thay đổi từ 2 đến 6% xấp xỉ nhau, có độ 
chuyển hóa ~16%, SC4 ~92% và H = 15%. NiO 
mang trên zeolit(200) có hoạt độ và hiệu suất 
buten cao  nhất (X = 37,5% và H = 26,6%). 
Theo phổ XRD, trong xúc tác chứa 4Ni/Al và 
6Ni/Al, NiO có cấu trúc {111}, trong khi trong 

các xúc tác 7Ni/Al và 8Ni/Al có tồn tại cấu trúc 
NiO{200} có tính chất bề mặt tốt hơn. Xúc tác 
7Ni/Al có độ chuyển hóa n-butan cao hơn xúc 
tác 8Ni/Al là do nó có số tâm axit nhiều hơn. 
Độ chọn lọc theo tổng buten của ba xúc tác 
mang trên nhôm oxit, silicagel và than họat tính 
khá cao (90% hoặc cao hơn), còn của xúc tác 
mang trên HZSM5 thấp hơn. Hoạt độ của các 
mẫu được coi là tối ưu trên các chất mang được 
sắp xếp theo thứ tự (trong điều kiện phản ứng tối 
ưu cho từng loại xúc tác): 5Ni/Z(200) > 
5Ni/Z(2000) > 8Ni/Si > 7Ni/Al > 4Ni/AC. 

Bảng 4: Độ chuyển hóa n-butan (X,%), độ lựa chọn buten (SC4,%), độ lựa chọn các hiđrocacbon nhẹ 
(SC1-C3,%) và hiệu suất buten (H,%) trên  xúc tác NiO ở điều kiện: 1) 500oC; C4H10:CO2:N2 = 

5:10:85; V = 8.830 h-1; 2) 625oC; C4H10:CO2:N2 = 5:10:85; V= 17.860 h-1

S, % Chất 
mang 

Hàm lượng 
NiO,% 

X,% 
Buten-1 Buten-2 Crackinh 

H, % 

4 13,5 28,6 66,6 4,8 12,8 
6 18,3 24,4 58,6 17,0 15,2 
7 19,0 36,6 54,6 8,8 17,3 
8 14,0 28,1 66,2 5,7 13,2 

γ-
A

l 2
O

31)

10 11,4 23,9 67,9 8,2 10,5 
2 9,9 38,7 58,4 2,8 9,6 
4 10,9 42,9 53,3 3,8 10,5 
6 17,7 50,4 42,9 6,7 16,5 
8 20,8 54,9 34,5 10,6 18,6 Si

li
ca

ge
n1)

10 16,8 53,4 42,0 4,7 16,1 
2 16,1 35,5 58,6 5,9 15,1 
4 16,8 44,7 47,8 7,5 15,6 
6 15,8 34,2 61,0 4,8 15,0 

T
ha

n 
 h

ọa
t 

tí
nh

1)

8 14,1 39,0 52,9 8,1 12,9 
2,5 34,1 68,6 31,4 23,4 
5 37,5 70,7 29,3 26,6 

H
Z

SM
5 

(2
00

)2)

7,5 25,2 75 25 19 
2,5 20,1 81 19 16,2 
5 22,5 84,9 15,1 19,1 

H
Z

SM
5 

(2
00

0)
2)

7,5 11,9 91,5 8,5 10,9 
 

Như đã thấy ở trên, diện tích bề mặt riêng và 
độ phân tán niken của hai xúc tác 7Ni/Al và 
4Ni/AC cao hơn nhiều so với 8Ni/Si, trong khi 
đó tính oxi hóa-khử của hai xúc tác mang trên 
than hoạt tính và silicagen tương tự nhau và 

khác với xúc tác Ni/Al. Tuy nhiên, tính axit của 
xúc tác Ni/Si và đặc biệt Ni/HZSM5 mạnh hơn. 
Điều này chứng tỏ, trong các xúc tác trên cơ sở 
NiO độ axit của xúc tác cũng là yếu tố xác định 
hoạt độ của xúc tác. So sánh xúc tác mang trên 
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hai zeolit khác nhau cho thấy, sở dĩ họat độ của 
xúc tác 5Ni/Z(200) cao hơn 5Ni/Z(2000) là  do 
trong xúc tác thứ nhất bên cạnh niken dạng liên 
kết với chất mang còn có NiO tự do, có khả 
năng khử tốt hơn. Tuy nhiên xúc tác 5Ni/Z(200) 
lại có độ chọn lọc thấp hơn nhiều so với 
5Ni/Z(2000) là  do nó có độ axit cao hơn. Ngoài 
ra, kết quả phân tích còn cho thấy, trên xúc tác 
Ni/Al tỉ lệ độ chọn lọc buten-2: buten-1 bằng 
khoảng 1,6; trên xúc tác Ni/AC - khoảng 1,1; 
còn trên xúc tác Ni/Silicagen đại lượng này chỉ 
có giá trị xấp xỉ 0,6. Như vậy, trên xúc tác có 
tâm axit Lewis (Ni/Al) sự tạo thành buten-2 
chiếm ưu thế. Nói cách khác, trong các hệ xúc 
tác NiO/chất mang, độ axit của xúc tác quyết 
định hoạt độ của nó, còn bản chất tâm axit quyết 
định tỷ lệ giữa các buten. 

b) ảnh hưởng của nhiệt độ phản ứng 

Khảo sát ảnh hưởng của nhiệt độ đến hoạt 

tính của xúc tác (bảng 5) cho những kết quả rất 
lý thú: trên cả ba xúc tác mang trên chất mang 
không là zeolit đều có hai nhiệt độ tại đó độ 
chuyển hoá butan đạt giá trị cực đại. Các tác giả 
[16] quan sát thấy trên phổ XPS của NiO và 
NiO/γ-Al2O3 có hai đỉnh hấp thu ứng với năng 
lượng cao và năng lượng thấp. Trên cơ sơ kết 
quả tính toán D.Adler [15] cũng dự đoán rằng, 
NiO sẽ trở thành bán dẫn khi hấp thu năng 
lượng thích hợp và có hai vùng hấp thu của NiO: 
vùng năng lượng thấp ứng với trạng thái bán dẫn 
loại n (nhận electron) và vùng năng lượng cao 
ứng với bán dẫn loại p (nhường electron). ở 
nhiệt độ cực đại thấp (500oC) hiệu suất và độ 
chọn lọc tạo buten cao hơn so với nhiệt độ cực 
đại cao (550o), là do ở nhiệt độ cao các phản ứng 
phụ như crackinh diễn ra mạnh hơn. Bên cạnh 
đó, ở nhiệt độ cực đại cao tỷ lệ buten-1:buten-2 
cũng thấp hơn, nghĩa là nhiệt độ cao thuận lợi 
cho sự hình thành buten-2. 

 
Bảng 5: ảnh hưởng của nhiệt độ phản ứng (T, Co) đến độ chuyển hóa n-butan (X, %), độ chọn lọc 
(S,%) và hiệu suất tạo buten (H, %) trên các xúc tác có thành phần tối ưu (1g  xúc tác, 10 l/h và 1)  

C4H10:CO2:N2 = 5:10:85; 2)C4H10:CO2:N2 = 5:25:70) 

S, % 
Xúc tác T, oC X,% 

Buten-1 Buten-2 Crackinh 
H, % 

475 10,9 35,4 62,8 1,8 10,7 
500 19,0 36,6 54,6 8,8 17,3 
525 17,0 36,9 57,2 5,9 15,9 

7%
N

iO
/ 

γ-
A

l 2
O

31)

550 17,5 35,7 55,0 9,3 15,8 
475 6,5 25,3 74,0 0,7 6,5 
500 20,8 54,9 34,5 10,6 18,6 
525 15,1 45,0 50,8 4,2 14,5 

8%
N

iO
/ 

Si
O

2 
1)

550 19,2 48,3 40,5 11,2 17,1 
475 11,8 40,0 55,2 4,8 11,2 
500 16,8 44,7 47,8 7,5 15,6 
525 10,1 24,1 72,9 3,0 9,8 
550 17,5 32,9 53,7 13,4 15,1 
575 10,7 33,4 57,3 9,3 9,7 4%

N
iO

/A
C

 1)

600 7,4 9,8 69,4 20,8 5,8 
550 12,2 92,5 7,5 11,3 
575 16,2 88,6 11,4 14,4 
600 23,0 81,4 18,6 18,7 
625 37,5 70,7 29,3 26,6 

5%
N

iO
/Z

-2
00

2)

640 45,2 62,2 37,8 28,1 
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S, % 
Xúc tác T, oC X,% 

Buten-1 Buten-2 Crackinh 
H, % 

550 7,9 97,6 1,4 7,8 
575 8,9 95,7 4,3 8,5 
600 14,7 88,4 11,6 13 
625 22,5 84,9 15,1 19,1 5%

N
iO

/Z
-

20
00

2)

640 29,3 72,1 27,9 21,2 
 
Các xúc tác mang trên HZSM5 lại khác, khi 

tăng nhiệt độ độ chuyển hóa tăng rõ rệt, độ lựa 
chọn buten giảm nhẹ dẫn tới hiệu suất buten 
tăng mạnh. Đặc biệt ở 640oC, thì độ chọn lọc 
giảm mạnh (còn khoảng 70%), độ chuyển hóa 
cũng tăng mạnh (lên khoảng 36%) và hiệu suất 

tạo buten cũng tăng nhưng không nhiều. Rõ 
ràng, vùng nhiệt độ phản ứng của xúc tác mang 
trên HZSM5 cao hơn xúc tác mang trên γ-Al2O3, 
SiO2 và than hoạt tính.  
c) ảnh hưởng của hàm lượng CO2 trong hỗn hợp 

phản ứng 

Bảng 6: ảnh hưởng của của hàm lượng CO2 trong hỗn hợp phản ứng đến đến độ chuyển hóa n-butan 
(X, %), độ chọn lọc (S, %) và hiệu suất tạo buten (H, %) trên các xúc tác tối ưu, ở điều kiện phản 

ứng: hàm lượng n-C4H10 = 5% và  1) 500oC,  V = 8.930 h-1; 2) 625oC, V = 17.860 h-1

S, % 
Xúc tác Hàm lựơng 

CO2, % 
X, % 

Buten-1 Buten-2 Crackinh 
H, % 

5,0 8,9 31,1 67,7 1,2 8,8 
7,5 10,0 35,4 63,3 1,3 9,8 

10,0 19,0 36,6 54,6 8,8 17,3 

7%
N

iO
/ 

γ-
A

l 2
O

3

15,0 11,1 36,0 62,1 1,9 10,9 
5,0 8,0 36,4 62,2 1,4 7,9 
7,5 8,5 35,8 62,3 1,9 8,3 

10,0 20,8 54,9 34,5 10,6 18,6 
12,5 11,8 41,8 55,4 2,8 11,5 

8%
N

iO
/S

iO
2

15,0 7,8 33,2 65,0 1,8 7,6 
5,0 12,6 38,2 55,9 5,9 11,8 
7,5 13,5 40,4 53,4 6,2 12,6 

10,0 16,8 44,7 47,8 8,5 15,6 
12,5 9,7 33,3 61,1 5,4 9,1 

4%
N

iO
/A

C
 

15,0 11,0 41,3 52,7 6,0 10,3 
15,0 27,5 76,0 24,0 20,9 
25,0 37,5 70,7 29,3 26,6 
35,0 30,1 74,4 25,6 22,4 

5%
N

iO
/Z

-
20

02)

45,0 29,3 75,1 24,9 22,0 
15,0 15,1 87 13,0 13,1 
25,0 22,5 84,9 15,1 19,1 
35,0 18,5 83,8 16,2 15,5 

5%
N

iO
/Z

-
20

00
2)

45,0 16,9 84,3 15,7 14,2 
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Số liệu bảng 6 cho thấy, sự phụ thuộc  hiệu 
suất tạo buten vào hàm lượng CO2 trong hỗn 
hợp khí có tính cực trị. Tỉ lệ tối ưu n-C4H10:CO2 
đối với các xúc tác mang trên Al2O3, SiO2 và 
than hoạt tính bằng 1:2, còn trên các xúc tác 
mang trên HZSM5 bằng 1:5. Trong vùng hàm 
lượng thấp, tăng hàm lượng CO2 độ chuyển hoá 
tăng do tốc độ oxi hoá hiđro sinh ra gia tăng. 
Tuy nhiên, tiếp tục tăng hàm lượng CO2, độ 
chuyển hóa butan và hiệu suất tạo buten giảm. 
Số liệu bảng 5 cũng cho thấy, trên cùng một xúc 
tác khi thay đổi nồng độ CO2, nếu độ chuyển 
hóa tăng thì độ chọn lọc tạo buten giảm, còn  tỉ 
lệ buten-1:buten-2 tăng. Độ chọn lọc và độ axit 
của các xúc tác biến thiên ngược chiều nhau; 
xúc tác có độ axit càng cao thì phản ứng phụ 
crackinh càng mạnh. Để có độ chọn lọc cao cần 
có sự cân đối giữa độ axit độ bazơ. Theo các tác 
giả [20], VMgO là hệ oxit hỗn hợp có độ bền và 
độ chọn lọc theo tạo n-buten cao trong phản ứng 
ODH n-butan. Độ axit của V5+ thích hợp cho 
hoạt hóa liên kết C-H, còn độ bazơ của oxi bề 
mặt (gồm cả MgO) thích hợp cho việc giải hấp 
nhanh olefin và điolefin, làm giảm quá trình oxi 
hóa sâu. Các tác giả cho rằng, tính oxi hóa-khử 
cùng với tính axit và trạng thái của chất xúc tác 
trong điều kiện phản ứng là những yếu tố quan 
trọng để tạo nên hoạt tính tốt trong phản ứng 
ODH butan.  

Tóm lại, các tính chất lý-hóa và đặc điểm 
oxi hóa-khử của chất xúc tác đóng vai trò quyết 
định hoạt tính của chất xúc tác trong khi các 
tính chất này phụ thuộc vào kim loại họat động 
và bản chất của chất mang. Để tối ưu hóa các 
đại lượng độ chuyển hóa và độ chọn lọc cần tạo 
được sự cân đối giữa việc hoạt hóa hiđrocacbon 
và khả năng loại sản phẩm ra khỏi bề mặt chất 
xúc tác.  

Lời cảm ơn: Tập thể tác giả chân thành cám ơn 
nhóm nghiên cứu của TS. Vũ Anh Tuấn (Viện 
Hóa học, Viện Khoa học và Công nghệ Việt 
Nam) đã cung cấp các mẫu zeolit HZSM-5 
trong nghiên cứu này. 
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